Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức

phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW)

Các quốc gia thành viên Công ước này,

Lưu ý rằng Hiến chương Liên hợp quốc khẳng định lại niềm tin vào các quyền cơ bản của con người, vào nhân phẩm và giá trị của con người, vào các quyền bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ.

Lưu ý rằng Tuyên ngôn thế giới về quyền con người khẳng định nguyên tắc không chấp nhận sự phân biệt đối xử và tuyên bố rằng tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền mà mọi người đều được hưởng tất cả những quyền cùng tự do ghi trong Tuyên ngôn ấy mà không có sự phân biệt nào, kể cả phân biệt dựa vào giới tính.

Lưu ý rằng các quốc gia thành viên của những công ước quốc tế về quyền con người có nghĩa vụ bảo đảm các quyền bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ để được hưởng tất cả những quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị và dân sự.

Xem xét các công ước quốc tế đã được ký kết dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và những cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy sự bình đẳng về các quyền của nam giới và phụ nữ.

Cũng lưu ý đến các nghị quyết, tuyên ngôn và khuyến nghị do Liên hợp quốc và những cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc thông qua nhằm thúc đẩy sự bình đẳng về các quyền giữa nam giới và phụ  nữ.

Tuy nhiên vẫn quan ngại rằng bất chấp những văn kiện trên, sự phân biệt đối xử sâu rộng chống lại phụ nữ vẫn tiếp tục tồn tại.

Nhắc lại rằng, sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ đã vi phạm những nguyên tắc bình đẳng của các quyền và sự tôn trọng phẩm giá con người, là một trở ngại đối với việc phụ nữ tham gia bình đẳng với nam giới trong đời sống chính trị, xã hội và gia đình, và gây khó khăn hơn cho sự phát triển đầy đủ những khả năng tiềm tàng của phụ nữ trong việc phục vụ đất nước và loài người.

Quan ngại rằng trong tình trạng nghèo khổ, phụ nữ ít được tiếp cận nhất về lương thực, y tế, giáo  dục, đào tạo và các cơ hội có việc làm và những nhu cầu khác.

Tin tưởng rằng việc thiết lập một trật tự kinh tế quốc tế mới dựa trên sự công bằng và công lý sẽ góp phần to lớn vào việc thúc đẩy thực hiện sự bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ.

Nhấn mạnh rằng việc xóa bỏ chủ nghĩa Apácthai, tất cả những hình thức của chủ nghĩa chủng tộc và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, sự xâm lược, chiếm đóng, thống trị và can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia là cần thiết để nam giới cũng như phụ nữ hưởng một cách đầy đủ các quyền của họ.

Khẳng định rằng việc tăng cường hòa bình và an ninh quốc tế, việc làm giảm căng thẳng quốc tế, sự hợp tác giữa tất cả các  quốc gia với nhau không phân biệt chế độ kinh tế và xã hội của họ, việc giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, đặc biệt giải trừ vũ khí hạt nhân dưới sự kiểm soát quốc tế chặt chẽ và có hiệu quả, việc khẳng định những nguyên tắc công lý, bình đẳng và cùng có lợi trong quan hệ giữa các nước, việc thực  hiện những quyền tự quyết và độc lập của các dân tộc còn phải sống dưới ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân và dưới sự chiếm đóng của nước ngoài cũng như việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, sẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển và do vậy sẽ góp phần đạt đựơc sự bình đẳng hoàn toàn giữa nam giới và phụ nữ.

Tin tưởng rằng sự phát triển đầy đủ và hoàn chỉnh của một đất nước, phúc lợi của thế giới và sự nghiệp hòa bình đòi hỏi sự tham gia tối đa của phụ nữ một cách bình đẳng với nam giới trong tất cả các lĩnh vực.

Ghi nhớ sự đóng góp lớn lao của phụ nữ vào phúc lợi của gia đình và với sự phát triển của xã hội mà lâu nay chưa được công nhận đầy đủ, ý nghĩa xã hội của việc làm mẹ và vai trò của cả cha lẫn mẹ trong gia đình và trong việc nuôi dạy con cái, và nhận thức rằng vai trò của phụ nữ trong việc sinh đẻ không thể được viện ra làm cơ sở cho sự phân biệt đối xử, và rằng việc nuôi dạy con cái đòi hỏi có sự chia sẻ trách nhiệm giữa cha và mẹ và xã hội nói chung.

Nhận thức rằng một sự thay đổi trong vai trò truyền thống của nam giới cũng như của phụ nữ trong xã hội và trong gia đình là cần thiết để đạt được sự bình đẳng đầy đủ giữa nam giới và phụ nữ.

Quyết tâm thực hiện các nguyên tắc đề ra trong Tuyên ngôn về xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và nhằm mục đích đó, thông qua các biện pháp cần thiết để xóa bỏ sự phân biệt đối xử như vậy dưới tất cả các hình thức và biểu hiện của nó.

Đã đồng ý như sau:

Phần I

Điều 1

Trong phạm vi Công ước này, thuật ngữ “phân biệt đối xử chống lại phụ nữ” bao hàm bất kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế nào dựa trên cơ sở giới tính có tác dụng hoặc nhằm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hóa việc phụ nữ được công nhận, hưởng thụ hay thực hiện các quyền con người và những tự do cơ bản trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự hay bất kể lĩnh vực nào khác và trên cơ sở bình đẳng nam nữ, bất kể tình trạng hôn nhân của họ như thế nào.

Điều 2

Các quốc gia thành viên lên án sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ dưới tất cả các hình thức, đồng ý theo đuổi một chính sách xóa bỏ phân biệt chống lại phụ nữ bằng tất cả những biện pháp thích hợp, không chậm trễ và nhằm mục đích đó cam kết:

(a)
Thể hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ trong hiến pháp quốc gia hoặc trong các văn bản pháp luật thích hợp khác nếu chưa được đưa vào và bảo đảm việc thực hiện nguyên tắc này một cách thực tiễn qua pháp luật và những biện pháp thích hợp khác.

(b)
Thông qua các biện pháp lập pháp và các biện pháp thích hợp khác, kể cả việc trừng phạt trong những trường hợp cần thiết nhằm ngăn cấm tất cả các sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ.

(c)
Thiết lập việc bảo vệ pháp lý các quyền của phụ nữ trên cơ sở bình đằng với nam giới và đảm bảo việc bảo vệ phụ nữ một cách có hiệu quả chống lại bất cứ hành động phân biệt đối xử nào thông qua những tòa án quốc gia có thẩm quyền và các cơ quan công quyền khác.

(d)
Không tiến hành tham gia bất kỳ hành động hoặc hoạt động phân biệt đối xử nào chống lại phụ nữ và bảo đảm rằng các cơ quan và thiết chế công quyền sẽ hành động phù hợp với nghĩa vụ này.

(e)
Tiến hành tất cả các biện pháp thích hợp nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ do bất kỳ người nào, tổ chức hoặc doanh nghiệp nào tiến hành.

(f)
Tiến hành tất cả các biện pháp thích hợp, kể cả pháp luật nhằm sửa đổi hoặc xóa bỏ những văn bản pháp luật, qui định, tập quán và phong tục hiện hành mà đã tạo nên sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ.

(g)
Hủy bỏ tất cả các quy định trong pháp luật hình sự quốc gia mà đã tạo nên sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ.

Điều 3

Các quốc gia thành viên phải tiến hành tất cả những biện pháp thích hợp kể cả pháp luật, trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa để đảm bảo sự phát triển và tiến bộ đầy đủ của phụ nữ vì mục đích bảo đảm cho họ thực hiện và được hưởng những quyền con người và tự do cơ bản trên cơ sở bình đẳng với nam giới.

Điều 4

1. Việc các quốc gia thành viên phải thông qua những biện pháp đặc biệt tạm thời nhằm thúc đẩy nhanh sự bình đẳng trong thực tế giữa nam giới và phụ nữ sẽ không bị coi là phân biệt đối xử như xác định trong Công ước này, nhưng sẽ hoàn toàn không vì thế mà đưa đến việc duy trì những tiêu chuẩn bất bình đẳng hoặc khác nhau. Những biện pháp này sẽ chấm dứt khi các mục tiêu bình đẳng về cơ hội và đối xử đã đạt được.

2. Việc các quốc gia thành viên thông qua những biện pháp đặc biệt, kể cả các biện pháp nêu trong Công ước này nhằm bảo vệ người mẹ sẽ không bị coi là phân biệt đối xử.

Điều 5

Các quốc gia thành viên phải tiến hành tất cả những biện pháp thích hợp nhằm:

(a)
Sửa đổi những mẫu hình văn hóa và xã hội về hành vi của nam giới và phụ nữ nhằm đạt được việc loại trừ các thành kiến và phong tục tập quán dựa trên tư tưởng cho giới này là hơn, cho giới kia là kém, hoặc dựa trên những kiểu mẫu rập khuôn về vai trò của nam giới và phụ nữ.

(b)
Bảo đảm rằng giáo dục về gia đình gồm một sự hiểu biết phù hợp về tính chất xã hội của chức năng làm mẹ và công nhận trách nhiệm chung của cả nam giới và phụ nữ trong việc nuôi dạy và phát triển của con cáI, được nhận thức là lợi ích của con cái là điều cần được đặt lên hàng đầu trong tất cả các trường hợp.

Điều 6

Các quốc gia thành viên phải tiến hành tất cả những biện pháp thích hợp, kể cả pháp luật để trấn áp tất cả các hình thức buôn bán phụ nữ và bóc lột mại dâm phụ nữ.
Phần II

Điều 7

Các quốc gia thành viên phải tiến hành tất cả những biện pháp thích hợp nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ trong đời sống chính trị và công cộng của đất nước và đặc biệt là phải đảm bảo cho phụ nữ trên cơ sở bình đẳng với nam giới có quyền được:

(a)
Bỏ phiếu trong tất cả các cuộc bầu cử, trưng cầu ý dân và được quyền ứng cử vào tất cả các cơ quan dân cử.

(b)
Tham gia trong việc xây dựng và thực hiện chính sách của chính phủ, tham gia các chức vụ công và thực hiện tất cả những chức năng công cộng ở tất cả các cấp chính quyền.

(c)
Tham gia những tổ chức và hiệp hội phi chính phủ liên quan đến đời sống công cộng và chính trị của đất nứơc.

Điều 8

Các quốc gia thành viên phải tiến hành tất cả những biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo cho phụ nữ có cơ hội đại diện chính phủ của họ ở cấp quốc tế và tham gia công việc của các tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng với nam giới và không có bất cứ sự phân biệt nào.

Điều 9

1. Các quốc gia thành viên phải dành cho phụ nữ quyền bình đẳng với nam giới trong việc nhập, thay đổi hay giữ nguyên quốc tịch của mình. Các quốc gia thành viên phải đặc biệt bảo đảm là việc kết hôn với người nước ngoài, hay sự thay đổi quốc tịch của người chồng trong thời gian hôn nhân sẽ không mặc nhiên làm thay đổi quốc tịch của người vợ, biến người vợ thành người không có quốc tịch hay ép buộc người vợ phải lấy quốc tịch của chồng.

2. Các quốc gia thành viên phải dành cho phụ nữ những quyền bình đẳng với nam giới trong vấn đề quốc tịch của con cái họ.

Phần III

Điều 10

Các quốc gia thành viên phải áp dụng tất cả những biện pháp thích hợp để xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ nhằm đảm bảo cho họ được các quyền bình đẳng với nam giới trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt nhằm bảo đảm trên cơ sở bình đẳng nam nữ:

(a)
Những điều kiện như nhau đối về hướng nghiệp, tham gia học tập và đạt được bằng cấp ở các cơ sở giáo dục thuộc tất cả các loại khác nhau ở nông thôn cũng như thành thị. Sự bình đẳng này phải được bảo đảm trong các trường mầm non, phổ thông, kỹ thuật,  chuyên nghiệp và kỹ thuật, đại học cũng như tất cả những loại hình đào tạo nghề.

(b)
Có những chương trình học và thi cử như nhau, giáo viên với trình độ chuyên môn như nhau, cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường học có chất lựơng như nhau.

(c) Xóa bỏ bất kì quan niệm rập khuôn nào về vai trò của nam giới và phụ nữ ở tất cả các cấp và trong tất cả các hình thức giáo dục bằng cách khuyến khích việc học sinh nam và nữ cùng học trong một lớp và bằng tất cả các hình thức giáo dục khác để đạt tới mục tiêu này, đặc biệt là bằng cách sửa lại những sách giáo khoa, chương trình giảng dạy và điều chỉnh một cách thích hợp các phương pháp giảng dạy.

(d)
Có cùng những cơ hội như nhau để được hưởng học bổng và các trợ cấp học tập khác.

(e)
Có cùng những cơ hội như nhau để tiếp cận các chương trình giáo dục thường xuyên, kể cả những chương trình xóa mù chữ chức năng cho người lớn, đặc biệt là các chương trình nhằm thu hẹp trong thời gian ngắn nhất có thể thực hiện được bất kỳ khoảng cách tồn tại nào về giáo dục giữa nam giới và phụ nữ.

(f)
Giảm tỷ lệ học sinh nữ bỏ học và tổ chức các chương trình dành cho những phụ nữ và trẻ em gái đã phải bỏ học.

(g)
Có cùng các cơ hội để tham gia tích cực những hoạt động thể dục, thể thao.

(h)
Được tiếp cận những thông tin giáo dục riêng biệt cho việc đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của gia đình, kể cả thông tin và hướng dẫn về kế hoạch hóa gia đình.

Điều 11

1. Các quốc gia thành viên phải áp dụng tất cả những biện pháp thích hợp để xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ trong lĩnh vực việc làm nhằm đảm bảo có những quyền như nhau trên cơ sở bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ, đặc biệt là:

(a)
Quyền đựơc làm việc như là một quyền không thể chối bỏ của tất cả mọi người.

(b)
Quyền được hưởng các cơ hội có việc làm như nhau, kể cả việc áp dụng những tiêu chuẩn chọn lựa trong các vấn đề việc làm.

(c)
Quyền được tự do lựa chọn ngành nghề và việc làm, quyền được thăng chức, bảo đảm việc làm và hưởng tất cả các phúc lợi, điều kiện làm việc, quyền đựơc đào tạo nghề và bổ túc nghiệp vụ, kể cả thực tập nghề, đào tạo nghề cao cấp và đào tạo định kỳ.

(d)
Quyền được thù lao như nhau, kể cả hưởng các phúc lợi, được đối xử như nhau khi làm việc có giá trị ngang nhau, cũng như đựơc đối xử như nhau trong việc đánh giá chất lượng công việc.

(e)
Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội, đặc biệt trong các trường hợp hưu trí, thất nghiệp, đau ốm, tàn tật, tuổi già và những tình trạng mất khả năng lao động khác, cũng như quyền được nghỉ phép có hưởng lương.

(f)
Quyền đựơc bảo vệ sức khỏe và an toàn trong các điều kiện lao động, kể cả bảo vệ chức năng sinh đẻ.

2. Nhằm ngăn chặn sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ trên cơ sở hôn nhân hay sinh đẻ và để đảm bảo một cách hiệu quả cho phụ nữ có quyền được làm việc hiệu quả, các quốc gia thành viên phải áp dụng những biện pháp thích hợp nhằm:

(a)
Cấm và trừng phạt trong trường hợp sa thải phụ nữ với lý do có thai hay nghỉ đẻ và sa thải phụ nữ dựa trên cơ sở tình trạng hôn nhân.

(b)
áp dụng chế độ nghỉ đẻ vẫn được hưởng lương hoặc được hưởng những phúc lợi xã hội tương đương mà không bị mất việc làm cũ, thâm niên hay các phụ cấp xã hội.

(c)
Khuyến khích việc cung cấp những dịch vụ xã hội cần thiết hỗ trợ cho các bậc cha mẹ để họ có thể kết hợp những nghĩa vụ gia đình với trách nhiệm công việc và tham gia sinh hoạt xã hội, đặc biệt bằng cách đẩy mạnh việc thiết lập và phát triển hệ thống các cơ sở chăm sóc trẻ em.

(d)
Đảm bảo bảo vệ đặc biệt đối với phụ nữ ở thời kỳ mang thai trong những loại công việc có hại cho họ.

3. Các quy định pháp luật bảo vệ liên quan đến những vấn đề được đề cập trong điều này phải đựơc xem xét định kỳ dưới ánh sáng của các kiến thức khoa học và kỹ thuật, và phải được sửa đổi, hủy bỏ hoặc mở rộng nếu cần thiết.

Điều 12

1. Các quốc gia thành viên phải áp dụng tất cả các biện pháp thích hợp để xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhằm bảo đảm cho họ đựơc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kể cả những dịch vụ liên quan đến kế hoạch hóa gia đình trên cơ sở bình đằng giữa nam giới và phụ nữ.

2. Ngoài những quy định trong phần I của điều này, các quốc gia thành viên phải đảm bảo cho phụ nữ những dịch vụ thích hợp liên quan đến việc thai nghén, sinh đẻ và thời gian sau khi đẻ, cung cấp các dịch vụ không phải trả tiền nếu cần thiết, đảm bảo cho phụ nữ sự dinh dưỡng thích hợp trong thời gian mang thai và cho con bú.

Điều 13

Các quốc gia thành viên phải áp dụng tất cả những biện pháp thích hợp để xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ trong các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế và xã hội, nhằm đảm bảo trên cơ sở bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ những quyền như nhau, đăc biệt là:

(a)
Quyền được hưởng phụ cấp gia đình.

(b)
Quyền vay tiền ngân hàng, thế chấp tài sản và tham gia các hình thức tín dụng khác.

(c)
Quyền được tham gia những hoạt động giải trí, thể thao và tất cả các mặt của đời sống văn hóa.

Điều 14 

1. Các quốc gia thành viên phải xem xét những vấn đề đặc biệt đặt ra đối với phụ nữ nông thôn và vai trò quan trọng của phụ nữ nông thôn trong đời sống kinh tế sống còn của gia đình họ, kể cả công việc của họ trong khu vực kinh tế không tính thành tiền, và phải áp dụng tất cả các biện pháp thích hợp để đảm bảo việc thực hiện những điều khoản của Công ước này đối với phụ nữ ở nông thôn.

2. Các quốc gia thành viên phải áp dụng tất cả những biện pháp thích hợp để xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ ở nông thôn để đảm bảo trên cơ sở bình đẳng nam nữ, việc họ tham gia phát triển nông thôn và được hưởng lợi sự phát triển đó, đặc biệt các quốc gia thành viên phải đảm bảo cho phụ nữ ở nông thôn quyền:

(a)
Tham gia xây dựng và thực hiện những kế hoạch phát triển ở tất cả các cấp.

(b)
Đựơc tiếp cận các cơ sở chăm sóc sức khỏe đầy đủ, kể cả thông tin, tư vấn và những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

(c)
Đựơc hửơng lợi ích trực tiếp từ những chương trình bảo hiểm xã hội.

(d)
Được có tất cả các loại hình đào tạo, giáo dục, chính quy và không chính quy, trong đó có loại hình liên quan đến xóa mù chữ chức năng và được hửơng tất cả những dịch vụ cộng đồng và quảng canh để nâng cao trình độ kỹ thuật của họ.

(e)
Tổ chức các nhóm tương trợ và hợp tác xã nhằm đạt được sự bình đẳng về cơ hội kinh tế qua những công việc làm công ăn lương, hoặc việc làm độc lập.

(f)
Tham gia tất cả các hoạt động của cộng đồng.

(g)
Được tiếp cận tín dụng và vay vốn nông nghiệp, các phương tiện thị trường, kỹ thuật thích hợp và được đối xử bình đẳng trong cải cách ruộng đất cũng như trong những dự án tái định cư đất đai.

(h)
Được hưởng những điều kiện sống đủ, đặc biệt về nhà ở, vệ sinh, cung cấp điện nước, vận tải và giao thông.

Phần IV

Điều 15

1. Các quốc gia thành viên phải bảo đảm cho phụ nữ sự bình đẳng với nam giới trước pháp luật.

2. Các quốc gia thành viên phải dành cho phụ nữ một tư cách pháp nhân giống như nam giới trong những vấn đề dân sự và những cơ hội như nhau để thực hiện tư cách đó. Đặc biệt Các quốc gia thành viên phải dành cho phụ nữ những quyền bình đẳng trong việc ký kết hợp đồng, quản lý tài sản và phải đối xử với họ một cách bình đẳng trong tất cả các giai đoạn tố tụng trước tòa án.

3. Các quốc gia thành viên nhất trí rằng tất cả các hợp đồng và công cụ tư nhân khác dù thuộc loại nào có tác dụng pháp lý dẫn đến việc hạn chế tư cách pháp nhân của phụ nữ sẽ phải bị coi là vô giá trị và không có hiệu lực thi hành.

Các quốc gia thành viên phải dành cho nam giới và phụ nữ những quyền như nhau về mặt pháp luật liên quan đến việc đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú, chỗ ở của họ.

Điều 16

1. Các quốc gia thành viên phải áp dụng tất cả những biện pháp thích hợp để xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ trong tất cả các vấn đề liên quan đến hôn nhân, quan hệ gia đình và đặc biệt phải bảo đảm trên cơ sở bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ:

(a)
Quyền như nhau khi kết hôn.

(b)
Quyền tự do như nhau đựơc lựa chọn người để kết hôn và chỉ kết hôn khi được tự do quyết định và hoàn toàn tự nguyện.

(c)
Các quyền và trách nhiệm như nhau trong thời gian hôn nhân cũng như khi ly hôn.

(d) Các quyền và trách nhiệm như nhau khi là cha mẹ, bất kể tình trạng hôn nhân ra sao trong những vấn đề liên quan đến con cái. Trong tất cả các trường hợp, lợi ích của con cái phải là điều quan trọng nhất.

(e)
Những quyền như nhau để quyết định một cách tự do và có trách nhiệm số con của mình và khoảng cách giữa các con, quyền được cung cấp thông tin, giáo dục và các phương tiện để thực hiện những quyền ấy.

(f) Các quyền và trách nhiệm như nhau đối với việc giám hộ, bảo trợ, nhận sự ủy thác và nhận con nuôi, hoặc những luật lệ tương tự ở những nơi mà các khái niệm này có trong luật pháp luật quốc gia. Trong tất cả các trường hợp, lợi ích của con cái phải là điều quan trọng nhất.

(g) Các quyền nhân thân như nhau với vợ và chồng, bao gồm quyền được lựa chọn tên họ của mình, nghề nghiệp, việc làm của bản thân.

(h) Các quyền như nhau của cả vợ và chồng đối với việc sở hữu, thu nhận, kiểm soát, quản lý, hưởng thụ và sử dụng tài sản, dù là không phải trả tiền hay có giá trị lớn.

2. Việc hứa hôn và kết hôn của trẻ em phải bị coi là không có hiệu lực pháp lý và tất cả các hành động cần thiết, kể cả luật pháp phải được tiến hành nhằm quy định tuổi tối thiểu có thể kết hôn và nhằm bắt buộc việc phải đăng ký kết hôn chính thức.

Phần V

Điều 17

1. Vì mục đích xem xét những tiến bộ trong công việc thực hiện Công ước này, ủy ban về xóa bỏ phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (dưới đây sẽ gọi tắt là ủy ban ) được thành lập, gồm 18 thành viên khi Công ứơc bắt đầu có hiệu lực và sau khi quốc gia thứ 35 phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước là 23 thành viên có uy tín, đạo đức và thông thạo về lĩnh vực mà Công ứơc đề cập đến. Những chuyên gia này sẽ do các quốc gia thành viên lựa chọn trong số những công dân của nước mình và họ đảm đương chức vụ với tư cách cá nhân, với sự xem xét việc phân bố cân bằng về địa lý và đảm bảo có đại diện của nhiều hình thái văn minh khác nhau cũng như của các hệ thống pháp luật chủ yếu.

2. Các thành viên ủy ban được bầu bằng phiếu kín từ danh sách do những quốc gia thành viên đề cử. Mỗi quốc gia thành viên có quyền đề cử một trong số các công dân của nước mình.

3. Cuộc bầu cử đầu tiên sẽ được tiến hành 6 tháng sau khi Công ước này bắt đầu có hiệu lực. Tổng thư ký Liên hợp quốc phải  gửi thư cho các quốc gia thành viên trước mỗi lần bầu cử ít nhất là 3 tháng, đề nghị họ trong vòng hai tháng giới thiệu ứng cử viên. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ chuẩn bị một danh sách tất cả ứng cử viên do những quốc gia giới thiệu theo thứ tự chữ cái, có ghi rõ do quốc gia nào đề cử và danh sách này được gửi cho các quốc gia thành viên.

4. Các thành viên ủy ban phải được bầu trong một cuộc họp những quốc gia thành viên do Tổng thư ký triệu tập tại trụ sở của Liên hợp quốc. Tại cuộc họp này,  phải ít nhất 2/3 tổng số các quốc gia thành viên có mặt thì mới có quyền quyết định và các ứng cử viên được nhiều phiếu nhất và được đa số tuyệt đối phiếu bầu của những quốc gia thành viên bầu cử sẽ trúng cử vào ủy ban.

5. Các thành viên ủy ban được bầu với nhiệm kỳ 4 năm. Tuy nhiên nhiệm kỳ của chín trong số các thành viên trúng cử trong lần bầu đầu tiên sẽ kết thúc sau 2 năm. Ngay sau khi bầu cử lần đầu, chủ tịch ủy ban sẽ rút thăm tên chín thành viên này.

6. Việc bầu năm thành viên bổ sung sẽ được tiến hành theo quy định ở các phần 2, 3 và 4 của Điều 17 này, sau khi quốc gia thứ 35 đã phê chuẩn hoặc tham gia Công ước. Nhiệm kỳ của hai trong số năm thành viên ủy ban được bầu bổ sung đợt này là hai năm. Chủ tịch ủy ban sẽ rút thăm tên của hai thành viên này.

7. Trong trường hợp đột xuất khi một quốc gia thành viên có ủy viên thôi không làm chức năng ủy viên của ủy ban nữa, quốc gia này cần chỉ định người thay trong số các công dân của mình, với điều kiện được ủy ban thông qua.

8. Liên hợp quốc trích quỹ để trả thù lao cho các ủy viên của ủy ban với điều kiện được Đại hội đồng thông qua. Hình thứa và điều kiện trả thù lao do Đại hội đồng quy định căn cứ vào mức độ quan trọng của các trách nhiệm của ủy ban.

9. Tổng thư ký Liên hợp quốc cung cấp nhân viên và phương tiện cần thiết để ủy ban có thể hoàn thành một cách hữu hiệu các chức năng của mình theo quy định của Công ước này.

Điều 18

1. Các quốc gia thành viên cam kết sẽ gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc để ủy ban xem xét bản báo cáo về những biện pháp lập pháp, tư pháp và hành chính hay các biện pháp khác mà họ đã tiến hành nhằm thực hiện các điều khoản của Công ước này và thông báo về những tiến bộ đạt đựơc về lĩnh vực này:

(a)
Trong thời gian 1 năm kể từ khi Công ước có hiệu lực đối với quốc gia nói trên.

(b)
Sau đó ít nhất 4 năm một lần và ngoài ra mỗi khi ủy ban yêu cầu.

2. Các báo cáo trên có thể nêu rõ những yếu tố và các khó khăn làm ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành những nghĩa vụ do Công ước này đặt ra.

Điều 19

1. ủy ban thông qua quy chế riêng.

2. ủy ban bầu ra các quan chức của mình làm việc trong nhiệm kỳ 2 năm.

Điều 20

1. Uỷ ban họp thường kỳ mỗi năm một lần trong thời gian không quá 2 tuần để xem xét những báo cáo gửi đến theo Điều 18 của Công ước này.

2. Các cuộc họp của ủy ban thông thường được tổ  chức ở trụ sở của Liên hợp quốc, hoặc ở bất kỳ địa điểm thuận tiện nào do ủy ban quyết định.

Điều 21

1. ủy ban báo cáo hàng năm về các hoạt động của mình với Đại hội đồng Liên hợp quốc qua Hội đồng kinh tế và xã hội, và có thể nêu những gợi ý hoặc kiến nghị có tính chất tổng quát trên cơ sở xem xét các báo cáo, thông tin nhận được từ những quốc gia thành viên. Những gợi ý và kiến nghị ấy đựơc nêu trong báo cáo của ủy ban, cùng với ý kiến (nếu có) của các quốc gia thành viên.

2. Tổng thư ký Liên hợp quốc chuyển các báo cáo của ủy ban cho ủy ban về địa vị của phụ nữ để biết.

Điều 22

Các cơ quan chuyên môn có quyền được cử đại diện tham gia xem xét việc thực hiện những điều khoản liên quan đến hoạt động của mình trong Công ước này. ủy ban có thể mời các cơ quan chuyên môn trình bày báo cáo về việc thực hiện Công ước trong những lĩnh vực liên quan đến phạm vi hoạt động của họ.

Phần VI

Điều 23

Không có gì trong Công ước này ảnh hưởng đến bất cứ kỳ quy định nào có lợi hơn cho việc thực hiện bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ có thể có trong:

(a)
Luật pháp của một quốc gia thành viên hoặc

(b)
Trong bất kỳ công ước quốc tế, hiệp ước hoặc thỏa thuận nào khác có hiệu lực pháp lý ở quốc gia đó.

Điều 24

Các quốc gia thành viên cam kết sẽ áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết ở cấp quốc gia nhằm thực hiện đầy đủ các quyền đã được công nhận trong Công ứơc này.

Điều 25

1. Công ước này sẽ để ngỏ cho tất cả các quốc gia ký.

2. Tổng thư ký Liên hợp quốc được giao nhiệm vụ lưu chiểu bản Công ước này.

3. Công ước này phải được phê chuẩn. Các văn kiện phê chuẩn được gửi đến Tổng thư ký Liên hợp quốc để lưu chiểu.

4. Công ước này để ngỏ cho tất cả các quốc gia gia nhập. Việc gia nhập được thực hiện bằng cách nộp văn kiện gia nhập Công ước cho Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Điều 26

1. Các quốc gia thành viên đều có thể đề nghị sửa đổi, bổ sung Công ước này bất kỳ lúc nào bằng văn bản gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc.

2. Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định các biện pháp tiến hành nếu cần trong trường hợp có đề nghị như trên.

Điều 27

1. Công ước này có hiệu lực kể từ ngày thứ 30 kể từ ngày Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận đựơc văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập thứ 20.

2. Đối với mỗi quốc gia phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước này sau khi văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập thứ 20 được gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu chiểu, Công ước sẽ có hiệu lực từ ngày thứ 30 kể từ ngày họ gửi văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập.

Điều 28

1. Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận và cho lưu hành tới tất cả các quốc gia văn bản những ý kiến bảo lưu của các quốc gia khi phê chuẩn hoặc gia nhập.

2. Những ý kiến bảo lưu không phù hợp với đối tượng và mục đích của Công ước này sẽ không được chấp nhận.

3. Những ý kiến bảo lưu có thể được rút bỏ bất kỳ lúc nào bằng thông báo gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư Ký Liên hợp quốc phải thông báo cho tất cả các quốc gia. Thông báo rút lui bảo lưu này sẽ có hiệu lực từ ngày Tổng thư ký nhận được.

Điều 29

1. Bất kỳ tranh chấp nào giữa hai hoặc nhiều quốc gia thành viên xung quanh việc giải thích hoặc áp dụng Công ước này, nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong số các quốc gia đó có thể yêu cầu đưa ra trọng tài phân giải. Nếu trong vòng sáu tháng kể từ khi yêu cầu phân giải đựơc đưa ra mà các bên vẫn không đi đến thống nhất được về việc tổ chức trọng tài thì một bên bất kỳ có thể đệ trình vấn đề tranh chấp với Tòa án Công lý quốc tế bằng cách đưa đơn trình bày theo đúng quy chế của Tòa án.

2. Mọi quốc gia thành viên khi kí hay phê chuẩn Công ước này có thể tuyên bố không bị khoản 1 Điều 29 của Công ước ràng buộc. Các quốc gia thành viên khác sẽ không bị ràng buộc gì về phần này trong quan hệ với quốc gia thành viên đã có bảo lưu trên.

3. Bất kỳ quốc gia thành viên nào đã có ý kiến bảo lưu theo khoản hai của Điều này đều có thể rút lui ý kiến bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Điều 30

Công ứơc này được Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu chiểu với các bản tiếng ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha đều có giá trị như nhau.

Để làm bằng, các đại diện có đủ thẩm quyền có tên dưới đây đựơc phép đã ký vào văn bản Công ước này.

nghị định thư không bắt buộc của Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Các quốc gia thành viên Nghị định thư này,

Lưu ý rằng, Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định niềm tin vào những quyền con người cơ bản, vào nhân phẩm và giá trị của con người và vào các quyền bình đ¼ng giữa nam giới và phụ nữ.

Cũng lưu ý rằng, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người đã tuyên bố rằng tất cả mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền, và rằng tất cả mọi người đều được hưởng tất cả các quyền và tự do được ghi nhận trong Tuyên ngôn mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, trong đó có phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới tính.

Nhắc lại rằng, các công ước quốc tế về quyền con người và những văn kiện quốc tế khác về quyền con người cấm sự phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới tính.

Cũng nhắc lại rằng, Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (gọi là Công ước), mà ở đó những quốc gia thành viên đã lên án sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ dưới tất cả các hình thức và đồng ý theo đuổi một chính sách xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ bằng bằng tất cả những biện pháp thích hợp không chậm trễ  .

Khẳng định lại quyết tâm nhằm bảo đảm cho phụ nữ được hưởng một cách đầy đủ và bình đẳng tất cả các quyền con người, những tự do cơ bản và tiến hành hành động có hiệu quả để ngăn ngừa sự vi phạm các quyền và tự do này.

Đã đồng ý như sau:

Điều 1

Một quốc gia thành viên của Nghị định thư này (gọi là quốc gia thành viên) công nhận thẩm quyền của Ủy ban về xóa bỏ sự phân biệt đối xử chống với phụ nữ (gọi là Ủy ban) được nhận và xem xét các đơn khiếu nại được trình lên theo quy định tại Điều 2.

Điều 2

Các đơn khiếu nại có thể do những cá nhân hoặc người đại diện của những nhóm cá nhân đang trong phạm vi thẩm quyền của một quốc gia thành viên trình lên, khiếu nại về việc họ là nạn nhân của sự vi phạm bất kỳ quyền nào được ghi nhận trong Công ước do quốc gia thành viên đó gây ra. Trong trường hợp đơn khiếu nại do người đại diện của cá nhân hay  nhóm cá nhân trình lên thì phải được sự đồng ý của họ, trừ khi tác giả của đơn có thể giải thích được lý do tại sao không thể có được sự đồng ý của cá nhân đó.

Điều 3

Các đơn khiếu nại phải viết bằng văn bản và phải không được nặc danh. Uỷ ban sẽ không tiếp nhận những đơn khiếu nại liên quan tới quốc gia thành viên mà không phải là thành viên của Nghị định thư.

Điều 4

1.
Uỷ ban sẽ không xem xét đơn khiếu nại mà trước khi gửi đến, tất cả những biện pháp giải quyết trong nước không được áp dụng, trừ khi các biện pháp giải quyết đó bị kéo dài một cách vô căn cứ hoặc cho thấy không có khả năng mang lại hiệu quả. 

2.
Uỷ ban sẽ tuyên bố đơn khiếu nại là không được chấp nhận khi:

(a)
Vấn đề trong đơn đã được Uỷ ban hoặc một thủ tục điều tra, giải quyết quốc tế nào khác đã hoặc đang giải quyết.

(b)
Vấn đề trong đơn không tương thích với các điều khoản của Công ước.

(c)
Vấn đề trong đơn rõ ràng là không có căn cứ hoặc không đủ tin cậy.

(d)
Đó là sự lạm dụng quyền được khiếu nại khi gửi đơn.

(e) Những vấn đề đề cập trong đơn xảy ra trước khi Nghị định thư này có hiệu lực với quốc gia thành viên liên quan đó, trừ khi các vấn đề đó vẫn còn kéo dài đến thời điểm đó.

Điều 5

1.
Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi nhận được một đơn khiếu nại và trước khi quyết định các hành động phải tiến hành, Uỷ ban có thể chuyển đề nghị đó tới quốc gia thành viên có liên quan để xem xét khẩn cấp và tiến hành những biện pháp tạm thời cần thiết để ngăn chặn sự tổn hại không thể khắc phục được mà có thể xảy ra với nạn nhân hoặc những nạn nhân của các vi phạm được đề cập trong đơn cáo buộc.

2.
Ở những nơi Uỷ ban thực hiện công việc theo khoản 1 của điều này, điều này không hàm ý quyết định chấp nhận hay hành động gì của đơn khiếu nại. 

Điều 6

1.
Trừ khi Uỷ ban cho rằng khiếu nại không thể chấp nhận nên không chuyển tới quốc gia có liên quan, hoặc khi cá nhân hay các cá nhân khiếu nại đồng ý công khai danh tính của họ với quốc gia thành viên đó, còn lại trong các trường hợp khác, Uỷ ban phải giữ bí mật về bất kỳ một đơn khiếu nại nào gửi tới Uỷ ban theo Nghị định thư này khi gửi đơn này tới quốc gia thành viên liên quan.

2.
Trong vòng 6 tháng, quốc gia thành viên nhận được thông báo phải trình lên Uỷ ban bản tường trình nêu rõ vấn đề và giải pháp nếu có cho Uỷ ban.

Điều 7

1.
Uỷ ban sẽ xem xét các đơn khiếu nại nhận được theo Nghị định thư này trên cơ sở tất cả những thông tin mà Uỷ ban được cung cấp bởi các cá nhân, nhóm cá nhân hay đại diện của cá nhân, cũng như bởi quốc gia thành viên liên quan nếu  những thông tin này cũng được cung cấp cho các bên đương sự.

2.
Uỷ ban sẽ tổ chức các cuộc họp kín khi xem xét những đơn khiếu nại theo Nghị định thư này.

3.
Sau khi thẩm định đơn khiếu nại, Uỷ ban sẽ chuyển các quan điểm cùng với những khuyến nghị của Uỷ ban nếu có về vụ việc tới các bên liên quan.

4.
Quốc gia thành viên sẽ phải xem xét các quan điểm của Uỷ ban, cùng với những khuyến nghị kèm theo và nếu thấy cần thiết, có thể gửi tới Uỷ ban một văn bản hồi đáp trong vòng 6 tháng, bao gồm các thông tin về bất kỳ một hành động nào đã được tiến hành liên quan đến những quan điểm và khuyến nghị của Uỷ ban.

5.
Uỷ ban có thể mời quốc gia thành viên có liên quan cung cấp thêm thông tin về bất kỳ biện pháp nào mà quốc gia đó đã tiến hành để đáp lại những quan điểm hay khuyến nghị của Uỷ ban và nếu Uỷ ban thấy cần, có thể yêu cầu đề cập đến vấn đề đó trong các báo cáo sau đó của quốc gia thành viên được soạn thảo theo quy định tại Điều 18 của Công ước.

Điều 8
1.
Nếu Uỷ ban nhận được những thông tin đáng tin cậy cho thấy có các vi phạm có hệ thống và nghiêm trọng tới những quyền được ghi nhận trong Công ước của một quốc gia thành viên, Uỷ ban sẽ mời quốc gia đó hợp tác trong việc thẩm tra các thông tin và cuối cùng sẽ đưa ra một báo cáo thẩm tra liên quan đến những thông tin liên quan.

2.
Sau khi xem xét bất kỳ nhận định nào mà quốc gia thành viên có thể trình lên cũng như bất kỳ những thông tin nào sẵn có và đáng tin cậy, Uỷ ban có thể cử một hoặc một số thành viên Uỷ ban thực hiện một cuộc điều tra và báo cáo khẩn cấp cho Uỷ ban. Nếu như được sự cho phép và đồng ý của quốc gia thành viên liên quan, việc điều tra đó có thể bao gồm cả chuyến thăm tới lãnh thổ quốc gia này.

3.
Sau khi thẩm tra những kết quả của cuộc điều tra như vậy, Uỷ ban sẽ chuyển những kết quả đó cho quốc gia liên quan cùng với bất kỳ nhận xét và khuyến nghị nào về vấn đề đó.

4.
Quốc gia thành viên liên quan trong vòng 6 tháng sẽ phải trình lên Uỷ ban những hồi đáp của mình kể từ khi nhận được các kết quả điều tra cùng những nhận xét và khuyến nghị do Uỷ ban gửi tới.

5.
Một cuộc điều tra như vậy sẽ phải được tiến hành một cách bí mật và Uỷ ban sẽ tìm kiếm sự hợp tác với quốc gia thành viên liên quan trong tất cả các giai đoạn của những quá trình đó.

Điều 9

1.
Uỷ ban có thể mời quốc gia thành viên liên quan đưa vào báo cáo các chi tiết về bất kỳ những biện pháp mà quốc gia đó đã tiến hành theo quy định tại Điều 18 của Công ước đó đáp lại yêu cầu của cuộc điều tra theo quy định tại Điều 8 của Nghị định thư này.

2.
Sau khi kết thúc giai đoạn 6 tháng được đề cập trong điểm 4 Điều 8 của Nghị định thư này, Uỷ ban có thể nếu thấy cần thiết mời quốc gia thành viên liên quan thông báo về các biện pháp mà quốc gia đó đã tiến hành đáp lại yêu cầu có một điều tra như vậy.

Điều 10

1.
Mỗi quốc gia thành viên có thể vào lúc ký hay phê chuẩn hoặc gia nhập Nghị định thư này, tuyên bố rằng quốc gia đó không thừa nhận thẩm quyền của Uỷ ban theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Nghị định thư.

2.
Bất kỳ quốc gia thành viên nào đã đưa ra một tuyên bố theo khoản 1 Điều này có thể vào bất cứ lúc nào rút lại tuyên bố đó bằng việc thông báo với Tổng thư ký Liên hợp quốc.

Điều 11

Các quốc gia thành viên phải tiến hành tất cả những bước thích hợp để bảo đảm rằng các cá nhân thuộc quyền tài phán của họ không phải là nạn nhân của sự đối xử tàn tệ hay sự đe doạ như là hậu quả của việc khiếu nại với Uỷ ban theo quy định tại Nghị định thư này.

Điều 12

Uỷ ban sẽ đưa vào báo cáo hàng năm cua mình theo quy định tại Điều 21 của Công ước một bản tóm tắt những hoạt động của Uỷ ban theo quy định tại Nghị định thư này.

Điều 13

Mọi quốc gia thành viên cam kết sẽ phổ biến rộng rãi trong công chúng Công ước và Nghị định thư này, và tạo điều kiện tiếp cận những thông tin về các quan điểm, khuyến nghị của Uỷ ban, đặc biệt về những vấn đề liên quan đến quốc gia thành viên đó.

Điều 14

Uỷ ban sẽ đề ra những quy tắc làm việc riêng của mình khi thực hiện các chức năng được giao phó theo Nghị định thư này.

Điều 15

1.
Nghị định thư này được mở để ký cho bất kỳ một quốc gia nào đã ký, phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước.

2.
Nghị định thư này được mở cho bất kỳ quốc gia nào đã phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước phê chuẩn. Các văn kiện phê chuẩn do Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu chiểu.

3.
Nghị định thư này được mở để gia nhập cho bất kỳ quốc gia nào đã phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước.

4.
Việc gia nhập sẽ có hiệu lực khi văn kiện xin gia nhập của quốc gia đó được Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu chiểu

Điều 16

1.
Nghị định thư này sẽ có hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu chiểu văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập thứ 10.

2.
Với quốc gia phê chuẩn hoặc gia nhập Nghị định thư này sau khi đã có hiệu lực, Nghị định thư này sẽ có hiệu lực với quốc gia đó sau 3 tháng kể từ ngày văn kiện phê chuẩn hoặc gia nhập của quốc gia đó được Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu chiểu.

Điều 17

Không có ý kiến bảo lưu nào với Nghị định thư này được chấp nhận.

Điều 18

1.
Bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có thể đề xuất sửa đổi Nghị định thư này và gửi đề xuất đó tới Tổng thư ký Liên hợp quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ thông báo với các quốc gia thành viên về đề xuất sửa đổi đó và yêu cầu họ cho biết có đồng ý triệu tập một hội nghị các quốc gia thành viên để xem xét và bỏ phiếu về đề xuất đó hay không. Trong trường hợp có ít nhất một phần ba số quốc gia thành viên tán thành việc tổ chức một cuộc hội nghị như vậy, Tổng thư ký sẽ triệu tập hội nghị dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Bất kỳ đề xuất sửa đổi nào cũng phải được tán thành bằng đa số phiếu của các quốc gia tham dự hội nghị và bỏ phiếu sau đó sẽ được trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc để phê chuẩn.

2.
Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn và với sự chấp thuận của 2/3 số quốc gia thành viên của Nghị định thư này, phù hợp với những quá trình bảo hiến của họ.

3.
Khi có hiệu lực, những sửa đổi sẽ ràng buộc với các quốc gia thành viên đã chấp nhận sửa đổi; những quốc gia thành viên khác sẽ vẫn chỉ bị ràng buộc bởi các điều khoản của Nghị định thư hiện tại và bất kỳ sự sửa đổi nào mà trước đó họ đã chấp nhận.

Điều 19

1.
Bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có thể rút khỏi Nghị định thư này vào bất kỳ lúc nào bằng một văn bản thông báo gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc. Việc bãi ước sẽ có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày Tổng thư ký Liên hợp quốc nhận được văn bản thông báo.

2.
Việc bãi ước sẽ không ảnh hưởng đến việc xem xét các đơn khiếu nại được đệ  trình theo Điều 2 hoặc bất kỳ cuộc điều tra nào theo quy định tại Điều 8 của Nghị định thư trước thời điểm việc bãi ước có hiệu lực.

Điều 20

Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ thông báo cho các quốc gia về:

(a)
Việc ký, phê chuẩn và gia nhập Nghị định thư.

(b)
Ngày Nghị định thư có hiệu lực và bất kỳ sự sửa đổi nào theo quy định tại Điều 18.

(c)
Bất kỳ sự bãi ước nào theo quy định tại Điều 19.

Điều 21

1.
Nghị định thư này được viết bằng các thứ tiếng A-rập, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, và các bản có giá trị như nhau sẽ do Liên hợp quốc lưu chiểu.

2.
Tổng thư ký Liên hợp quốc chuyển những bản sao có chứng thực của Nghị định thư này tới tất cả các quốc gia được đề cập trong Điều 25 của Công ước.
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�	Thông qua ngày 18-12-1979 và mở cho các nước ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết 34/180 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.


Có hiệu lực từ ngày 3-9-1981 theo Điều 27(1) của Công ước và hiện có 185 quốc gia  thành viên.


Việt Nam ký ngày 29-7-1980 và phê chuẩn ngày 17-2-1982 theo Quyết nghị số 97 NQ/HĐNN7 của Hội đồng Nhà nước ngày 30-11-1981 có bảo lưu Khoản 1 Điều 29. CEDAW có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 19-3-1982.





�	Được thông qua theo Nghị quyết 54/4 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 6-10-1999 và mở cho các nước ký, phê chuẩn, gia nhập ngày 10-12-1999.


Có hiệu lực từ ngày 22-12-2000 theo Điều 16 của Nghị định thư và hiện có 81 quốc gia  thành viên.
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